
 

Minh triết trong bước chuyển tư tưởng Hồ Chí Minh 
từ mục tiêu độc lập dân tộc đến mục tiêu kết hợp 

độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội 

Lê Thị Lan(*) 

Minh triết Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc 

Sự kế thừa tư tưởng dân tộc chủ nghĩa 
Việt Nam truyền thống và tiếp thu tư 
tưởng dân tộc đương đại của Hồ Chí Minh 
là biểu hiện của lối tư duy minh triết. 

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 
về độc lập dân tộc, chúng ta thấy tư 
tưởng này là tổng hòa của ba thành tố: 
sự kế thừa tư tưởng dân tộc chủ nghĩa 
truyền thống, sự tiếp thu tư tưởng về 
dân tộc và giải phóng dân tộc kiểu mới 
của Lenin và sự tiếp thu tư tưởng dân 
tộc độc lập trong chủ nghĩa tam dân của 
Tôn Trung Sơn. Ba thành tố này, theo 
thời gian, lần lượt được gắn kết và trở 
thành tư tưởng dân tộc độc lập nhất 
quán, xuyên suốt cuộc đời hoạt động 
cách mạng của Người. 

Trước hết, tư tưởng về độc lập dân 
tộc của Hồ Chí Minh được xây dựng trên 
cơ sở kế thừa tư tưởng dân tộc chủ 
nghĩa Việt Nam truyền thống với cốt lõi 
là tinh thần yêu nước. Đọc các trước tác, 
di thảo của Hồ Chí Minh, ta thấy xuyên 
suốt trong tư tưởng của Người một tri 
thức uyên bác về lịch sử dân tộc, ý thức 
về nền văn hiến của dân tộc và quyền 

dân tộc độc lập. Hồ Chí Minh đã kế thừa 
chủ nghĩa dân tộc kiên định với những 
đặc trưng riêng của Việt Nam [xem 
thêm 1, 1]. Có thể chỉ ra những đặc 
trưng đó là: (*) 

- Độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh 
thổ là tiêu chí xuyên suốt và tối cao của 
chủ nghĩa dân tộc Việt Nam. Mỗi khi Tổ 
quốc bị xâm lăng, người Việt Nam từ 
xưa tới nay luôn luôn đấu tranh không 
mệt mỏi, “thà hi sinh tất cả chứ nhất 
định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ” [2, 67] để giành 
lại nền độc lập dân tộc, bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ. 

- ý thức tự hào về nền văn hoá riêng 
được các thế hệ người Việt coi là một 
biểu hiện đặc trưng nhất của tinh thần 
dân tộc. Niềm tự hào về tính đặc sắc của 
văn hoá dân tộc là một yếu tố căn bản 
nhất của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam và 
là một trong những động lực và ý nghĩa 
căn bản của các cuộc kháng chiến bảo vệ 
độc lập dân tộc.   

                                                
(*) PGS.TS., Phó Viện trưởng Viện Thông tin 
Khoa học xã hội.  



4  Thông tin Khoa học xã hội, số 8.2013 

- ý thức đoàn kết dân tộc trên nền 
tảng tâm thức về một cội nguồn tổ tiên 
chung, một nòi giống chung “con Rồng 
cháu Tiên” như tiếng gọi thiêng liêng 
tập hợp sức mạnh dân tộc chống lại kẻ 
thù, chiến thắng mọi kẻ thù dân tộc. 

- Lòng yêu nước mãnh liệt, sâu sắc 
và trường tồn được xây dựng bắt đầu từ 
tình yêu gia đình rồi mở rộng dần tới 
làng xóm, quê hương, đất nước.  

Những đặc trưng căn bản nhất của 
chủ nghĩa dân tộc Việt như trên đã được 
Hồ Chí Minh kế thừa một cách xuất sắc, 
được Người vận dụng hết sức tài tình vào 
lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

Vào đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh 
bị Pháp cai trị, các cuộc khởi nghĩa, đấu 
tranh giành độc lập dân tộc theo kiểu 
phong kiến và dân chủ tư sản lần lượt 
thất bại dẫn tới cuộc khủng hoảng 
đường lối cứu nước, Hồ Chí Minh đã kế 
thừa quan điểm của các nhà dân tộc chủ 
nghĩa cận đại như Phan Bội Châu nhận 
thức vấn đề dân tộc trên bình diện mới, 
trên phạm vi khu vực, trên tầm đối 
sánh văn hoá Đông-Tây, định hướng 
kiếm tìm sự ủng hộ sự nghiệp giải 
phóng dân tộc vượt khỏi khuôn khổ lãnh 
thổ Việt Nam.  

Lòng yêu nước, ý chí giải phóng dân 
tộc khỏi ách ngoại xâm là động lực dẫn 
dắt Hồ Chí Minh trên con đường cách 
mạng cứu nước. Người khẳng định: “Tự 
do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc 
tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn” 
[5, 44]. Sau kinh nghiệm về thất bại của 
đường lối giải phóng dân tộc của các thế 
hệ đàn anh: đường lối khởi nghĩa nông 
dân, đường lối bạo động tư sản, đấu 
tranh dân chủ cải lương,...; sau những 
tìm hiểu và nhận thức về bản chất bóc 
lột và đàn áp của chủ nghĩa đế quốc đối 
với các dân tộc thuộc địa, Hồ Chí Minh 

vẫn phải đương đầu với vấn đề tối quan 
trọng với bất cứ người nào mong muốn 
làm cách mạng giải phóng dân tộc, đó là 
vấn đề đường lối cứu nước. Lenin đã 
giúp Người tìm được con đường dân tộc 
phải đi: giải phóng dân tộc theo con 
đường cách mạng vô sản. Bởi vì khi đó, 
trên toàn thế giới, chỉ có lực lượng cách 
mạng XHCN xô viết mới tuyên bố tôn 
trọng và bảo vệ quyền dân tộc độc lập và 
tự quyết cho các dân tộc, trong đó có các 
dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, có Việt 
Nam. Đi theo con đường cách mạng vô 
sản, đi theo chủ nghĩa Marx-Lenin, Hồ 
Chí Minh không chỉ giải quyết được vấn 
nạn về đường lối cách mạng mà sẽ giải 
quyết được một loạt các vấn đề cốt lõi 
khác của cách mạng Việt Nam như: 
đảng cách mạng, giai cấp lãnh đạo, lực 
lượng cách mạng, phương pháp cách 
mạng, tổ chức cách mạng,… 

Bên cạnh việc kế thừa tư tưởng dân 
tộc chủ nghĩa truyền thống và tư tưởng 
dân tộc của Lenin, trong quá trình hoạt 
động cách mạng giải phóng dân tộc, tư 
tưởng dân tộc độc lập của Hồ Chí Minh 
còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư 
tưởng Tôn Trung Sơn về dân tộc độc lập. 

Chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung 
Sơn là một học thuyết cách mạng có vai 
trò to lớn trong sự vận động lịch sử 
Trung Quốc giai đoạn cận - hiện đại. 
Cách mạng Tân Hợi năm 1911 do Tôn 
Trung Sơn lãnh đạo với ngọn cờ tư 
tưởng là chủ nghĩa tam dân đã đánh 
dấu sự sụp đổ của chế độ phong kiến 
từng tồn tại hàng nghìn năm trên đất 
nước Trung Quốc. Chủ nghĩa tam dân 
của Tôn Trung Sơn, với tôn chỉ “dân tộc 
độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh 
phúc” đã đáp ứng được khao khát đấu 
tranh giành lại độc lập dân tộc của Việt 
Nam và được các chí sĩ yêu nước Việt 
Nam nhiệt liệt chào đón.  
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Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt tới 
diễn biến chính trị và cách mạng đang 
diễn ra sôi động ở Trung Quốc. Người 
khẳng định sự phù hợp của thuyết tam 
dân đối với cách mạng Việt Nam: “Chủ 
nghĩa của Tôn Dật Tiên, có ưu điểm là 
chính sách của nó thích hợp với điều 
kiện nước chúng tôi” [dẫn theo 6]. Dưới 
tên nước “Việt Nam dân chủ cộng hòa” 
non trẻ mới thành lập là tiêu ngữ “Độc 
lập-Tự do-Hạnh phúc”. Đây là tiêu ngữ 
gắn liền với lịch sử nhà nước cách mạng 
vô sản Việt Nam cho đến tận ngày nay, 
phản ánh súc tích mục tiêu cao quý, lâu 
dài và hợp lòng dân của cuộc cách mạng 
Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo. 

Cốt lõi tư tưởng của Hồ Chí Minh về 
độc lập dân tộc 

Khảo sát các văn bản của Hồ Chủ 
tịch cũng như đối chiếu với những hoạt 
động cách mạng của Người, chúng ta 
thấy tư tưởng dân tộc độc lập của Hồ 
Chí Minh nổi bật trên những khía cạnh 
sau: Dân tộc độc lập là mục tiêu trước 
tiên và trên hết của cách mạng; dân tộc 
độc lập là nguyên tắc tối cao của cách 
mạng; dân tộc độc lập là chính nghĩa 
phải đấu tranh giành lại và bảo vệ đến 
cùng của cách mạng; và dân tộc độc lập 
phải đem lại tự do và hạnh phúc cho 
nhân dân mới là mục đích cuối cùng và 
cốt lõi của cách mạng. 

Vì mục tiêu dân tộc độc lập, Hồ Chí 
Minh đã tham gia vào các đảng phái, 
tận dụng mọi cơ hội, mọi diễn đàn để 
phát biểu và kiến nghị để kiếm tìm mọi 
sự ủng hộ, nhất là sự ủng hộ của Quốc 
tế cộng sản cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc. Quán triệt mục đích cách mạng 
trước hết và tối cao là độc lập dân tộc, 
Hồ Chí Minh khẳng định sự kế thừa sự 
nghiệp cách mạng của các bậc tiền bối 
cũng như truyền thống bất khuất, anh 

hùng không chịu làm nô lệ của dân tộc: 
“Bảy tám chục năm nay... chúng ta đã 
không ngừng hi sinh phấn đấu để giành 
độc lập tự do cho dân tộc  ta...” [2, 41].  

Độc lập dân tộc là nguyên tắc tối cao 
và thường trực của sự nghiệp cách 
mạng, nên Hồ Chí Minh đã lãnh đạo 
Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển lực 
lượng cách mạng và tuyên truyền vận 
động quần chúng nhân dân cả nước sẵn 
sàng chớp lấy cơ hội giành lại độc lập tự 
do cho Tổ quốc. Ngay khi Nhật đầu 
hàng đồng minh, quân đội tan rã, bộ 
máy quyền lực ở Việt Nam suy sụp, Hồ 
Chí Minh đã chớp thời cơ, phát lệnh 
tổng khởi nghĩa trên cả nước. Cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền Tháng Tám 
năm 1945 thành công, nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa được thành lập có thể 
coi là bước đầu hoàn thành mục tiêu độc 
lập dân tộc của cách mạng. 

 Độc lập dân tộc là ngọn cờ chính 
nghĩa của cuộc cách mạng do Hồ Chí 
Minh lãnh đạo. Chính nghĩa đó được 
Người tuyên bố hùng hồn trong Tuyên 
ngôn độc lập. Sức mạnh lý luận về 
quyền tự do, bình đẳng của thời đại đã 
được Người dùng làm lý lẽ sắc bén minh 
chứng cho quyền được độc lập, tự do của 
dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam: 
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền 
bình đẳng... Lời bất hủ ấy ở trong bản 
Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước 
Mỹ. Suy rộng ra, câu nói ấy có nghĩa là: 
tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh 
ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền 
sống, quyền sung sướng, quyền tự do” 
[2, 53]. Một dân tộc có lịch sử văn hiến 
lâu dài, anh dũng trường kỳ đấu tranh 
chống lại ách cai trị của thực dân Pháp, 
ủng hộ Đồng minh chống phát xít, có 
chính nghĩa... có quyền được hưởng tự 
do độc lập: “Nước Việt Nam có quyền 
hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã 
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thành một nước tự do độc lập. Toàn thể 
dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh 
thần và lực lượng, tính mạng và của cải 
để giữ vững quyền tự do độc lập ấy” [2, 
55]. Người luôn khẳng định: “Mục đích 
bất di bất dịch của ta vẫn là hòa bình, 
độc lập, thống nhất, dân chủ. Nguyên 
tắc của ta thì phải vững chắc, nhưng 
sách lược của ta thì linh hoạt” [2, 166]. 
Như vậy, độc lập dân tộc trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh vừa là nguyên tắc đầu tiên 
và tối cao, vừa là mục tiêu bất di bất 
dịch, vừa là nền tảng chính nghĩa của 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân mà Người lãnh đạo. Tư tưởng độc 
lập dân tộc đó đã trở thành kim chỉ nam 
dẫn dắt Hồ Chí Minh và dân tộc thực 
hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc.  

Minh triết Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 

Lựa chọn CNXH là mục tiêu của 
cách mạng Việt Nam là một lựa chọn 
minh triết của Hồ Chí Minh. Tìm thấy 
cơ hội và hướng giải quyết vấn đề độc 
lập dân tộc trong cách mạng vô sản 
chính là nguồn động viên Hồ Chí Minh 
dấn thân gia nhập Quốc tế thứ ba và trở 
thành người chiến sĩ cộng sản. Trong 
quá trình hoạt động như một đảng viên 
Đảng Cộng sản Pháp, Hồ Chí Minh đã 
đi tới những nhận thức sâu sắc về 
CNXH. 

Trước hết, CNXH được đại diện bởi 
Nhà nước Xô viết do Lenin lãnh đạo, là 
một xã hội tốt đẹp nhất mà ở đó, chế độ 
người bóc lột người bị xóa bỏ, không có 
bất bình đẳng giai cấp, không có bất 
bình đẳng dân tộc. Mặt khác, CNXH 
cũng được Người nhận thức với những 
tiêu chí rất rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu: 
“Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ 
nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho 
nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, 
làm cho mọi người có công ăn việc làm, 

được ấm no và sống một đời hạnh phúc. 
Với sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân 
để tăng gia sản xuất, thực hành tiết 
kiệm, mọi công việc đều làm nhiều, 
nhanh, tốt, rẻ thì các kế hoạch nhà nước 
nhất định hoàn thành, và đời sống của 
nhân dân ta chắc chắn được cải thiện 
thêm mãi” [2, 219]. Nhận thức về 
CNXH như vậy là hoàn toàn phù hợp và 
đáp ứng nguyện vọng của đại đa số 
nhân dân Việt Nam khi đó. 

Thứ hai, CNXH được Hồ Chí Minh 
lựa chọn là một chế độ xã hội tốt đẹp với 
những nội dung cụ thể. Lý luận Mác xít 
và thực tiễn cách mạng thế giới đầu thế 
kỷ XX đã chứng minh rằng chỉ có bằng 
cách mạng vô sản lật đổ chính quyền của 
giai cấp tư sản, thiết lập chính quyền 
của giai cấp công nông mới có thể xóa bỏ 
áp bức bóc lột, xóa bỏ bất bình đẳng giai 
cấp. Hồ Chí Minh đã trải nghiệm hai mô 
hình phát triển điển hình là mô hình tư 
bản chủ nghĩa và mô hình XHCN (Liên 
Xô). Chỉ có mô hình XHCN mới cam kết 
xoá bỏ bất công, đói nghèo, bóc lột, hứa 
hẹn bình đẳng, ấm no, độc lập cho toàn thể 
dân tộc. Người khẳng định: “Không có chế 
độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét 
những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo 
đảm cho nó được thỏa mãn bằng chế độ 
XHCN và cộng sản chủ nghĩa” [2, 186]. Đó 
là cơ sở cho lựa chọn con đường phát triển 
dân tộc của Hồ Chí Minh.  

Trong Báo cáo về Hiến pháp sửa 
đổi, Hồ Chí Minh đã xác định các 
nguyên tắc tổ chức Nhà nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa với tinh thần tôn chỉ 
là “Nhà nước ta phải phát triển quyền 
dân chủ và sinh hoạt chính trị của toàn 
dân, để phát huy tính tích cực và sức 
sáng tạo của nhân dân, làm cho mọi 
công dân Việt Nam thực sự tham gia 
quản lý công việc nhà nước” [2, 200]. Hồ 
Chí Minh đã khẳng định những quyền 
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và nghĩa vụ căn bản nhất của công dân, 
đồng thời cũng là những quyền con 
người căn bản trong CNXH, đập tan mọi 
luận điệu xuyên tạc của kẻ thù: “Công 
dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có 
quyền làm việc, có quyền nghỉ ngơi, có 
quyền học tập, có quyền tự do thân thể, 
có quyền tự do ngôn luận, báo chí hội 
họp, lập hội, biểu tình, có quyền tự do 
tín ngưỡng, theo hoặc không theo một 
tôn giáo nào, có quyền bầu cử, ứng cử... 
Công dân đều bình đẳng trước pháp 
luật. Đàn bà có quyền bình đẳng với đàn 
ông về các mặt chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội và gia đình...” [2, 203-204]. 
Như vậy, nội dung của xã hội XHCN đã 
được Hồ Chí Minh nêu rõ trong Hiến 
pháp sửa đổi năm 1959 về mặt chính 
trị, kinh tế, văn hóa. 

Thứ ba, CNXH trong tư tưởng Hồ 
Chí Minh có những tiêu chí rất rõ ràng, 
cụ thể về chất lượng sống của nhân dân 
và phải trải qua một lộ trình với những 
bước đi cụ thể và những mục tiêu cụ thể 
cho từng giai đoạn. Trong hầu hết các 
văn bản của Người khi nói tới mục tiêu 
của cách mạng, Hồ Chí Minh đều nhấn 
mạnh tiêu chí “xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh” [xem 2, 208, 214, 
224, 238] không ảo tưởng về một xã hội 
hoàn thiện từ trên trời rơi xuống. Người 
xác định, CNXH là đích đi tới của cách 
mạng mà đường hướng của cách mạng 
là “kháng chiến thắng lợi, xây dựng dân 
chủ mới để tiến tới chủ nghĩa xã hội” [2, 
83]. Nhưng để đạt được mục đích đó, 
mỗi một giai đoạn cụ thể của cách mạng 
phải giải quyết những nhiệm vụ cụ thể. 

Về mặt lý luận, xã hội XHCN không 
còn giai cấp bóc lột, đặc biệt là không 
còn quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa 
mà đại diện là giai cấp tư sản. Tuy 
nhiên, trong điều kiện cụ thể của Việt 

Nam, giai cấp tư sản dân tộc đã góp một 
phần không nhỏ vào thành công của 
cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. 
“Số đông họ đã đi theo nhân dân lao 
động chống đế quốc, phong kiến, đã 
tham gia kháng chiến”, vì vậy, không 
thể dùng chính sách cứng nhắc đối với 
thành phần kinh tế này. Quán triệt 
quan điểm giai cấp nhưng Hồ Chí Minh 
luôn nhấn mạnh nguyên tắc đoàn kết 
các lực lượng kinh tế trong xã hội, kêu 
gọi, thuyết phục, cải tạo các thành phần 
kinh tế tư sản tự nguyện tham gia đóng 
góp tích cực vào quá trình xây dựng nền 
kinh tế XHCN. Chính sách đối với giai 
cấp tư sản dân tộc là “Cải tạo hòa bình 
đối với giai cấp tư sản dân tộc. Về kinh 
tế, chúng ta không tịch thu tư liệu sản 
xuất của họ, mà dùng chính sách chuộc 
lại. Về chính trị, chúng ta vẫn cho họ có 
quyền lợi chính đáng, họ vẫn được giữ 
địa vị một thành viên trong Mặt trận Tổ 
quốc” [2, 217]. Quan điểm điều hoà lợi 
ích giai cấp trong bối cảnh phải đoàn kết 
dân tộc, phát huy tối đa sức mạnh dân 
tộc vào sự nghiệp phát triển đất nước, 
trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng, vị 
trí, vai trò của các giai cấp trong sự 
nghiệp chung xây dựng và phát triển đất 
nước là một nhận thức minh triết. 

Trong tiến trình xây dựng CNXH, 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh nền tảng xuất 
phát thấp của nền kinh tế đất nước là 
nền nông nghiệp lạc hậu, vì vậy, phải 
lấy nông nghiệp làm đối tượng chính 
của công cuộc cải tạo và phát triển kinh 
tế: “Cần phải cải tạo và phát triển nông 
nghiệp thì mới có cơ sở để phát triển các 
ngành kinh tế khác. Phải cải tạo và 
phát triển nông nghiệp để tạo điều kiện 
cho việc công nghiệp hóa nước nhà. Phải 
có một nền nông nghiệp phát triển thì 
công nghiệp mới có thể phát triển 
mạnh” [2, 217]. Sự tương hỗ phát triển 
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giữa công nghiệp và nông nghiệp với 
điểm khởi đầu là phát triển nông nghiệp 
trong một nước nông nghiệp chiếm 90% 
tỷ trọng nền kinh tế là một tầm nhìn 
minh triết, hết sức khoa học, sáng suốt. 
Thực tiễn phát triển của các nước trên 
thế giới đã chứng tỏ quan điểm kinh tế 
khoa học đó của Hồ Chí Minh. Đó là con 
đường cần phải đi hiệu quả nhất của các 
nước nông nghiệp muốn hiện đại hóa 
nền kinh tế. 

Thứ tư, CNXH chỉ có thể phấn đấu 
xây dựng dựa vào một đảng cầm quyền 
sáng suốt “luôn luôn đứng vững trên lập 
trường giai cấp vô sản, tuyệt đối trung 
thành với lợi ích của giai cấp và của 
nhân dân” [2, 219]. Hồ Chí Minh đã 
tổng kết thành tựu rực rỡ 30 năm lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam của Đảng 
Cộng sản là nhờ vào việc nắm vững và 
giải quyết đúng đắn vấn đề nông dân; 
củng cố liên minh công nông; khéo tập 
hợp mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ 
trong Mặt trận dân tộc thống nhất, luôn 
đấu tranh chống khuynh hướng cô độc, 
hẹp hòi, coi nhẹ việc tranh thủ tất cả các 
lực lượng có thể tranh thủ, chống 
khuynh hướng đoàn kết một chiều, đoàn 
kết không có đấu tranh đúng mức trong 
nội bộ mặt trận; biết kết hợp phong trào 
cách mạng nước ta với phong trào cách 
mạng của giai cấp công nhân quốc tế và 
của các dân tộc bị áp bức. Đó cũng là 
những bài học mà Đảng Cộng sản Việt 
Nam phải luôn luôn quán triệt, giữ gìn 
trong quá trình lãnh đạo đất nước để 
đảm bảo xây dựng thành công CNXH. 
Đặc biệt, Hồ Chí Minh luôn coi trọng 
công tác phê bình và tự phê bình trong 
Đảng, coi đó là phương pháp tối quan 
trọng nhằm củng cố và nâng cao sức 
mạnh lãnh đạo của Đảng. Đó cũng là 
phương pháp tích cực nhất đảm bảo vai 
trò lãnh đạo tối cao của Đảng. 

Minh triết Hồ Chí Minh về sự gắn kết độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội   

Khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 
Minh về con đường cách mạng Việt Nam, 
chúng ta thấy sự chuyển biến rõ nét từ 
mục tiêu độc lập dân tộc tới gắn kết mục 
tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Điều này 
đã được Hồ Chí Minh luôn khẳng định: 
“Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, 
chứ không phải là chủ nghĩa cộng sản 
đã đưa tôi tin theo Lê nin, tin theo Quốc 
tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc 
đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác-
Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần 
dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải 
phóng được các dân tộc bị áp bức và 
những người lao động trên thế giới khỏi 
ách áp bức” [xem 2, 227-229].  

Như vậy, một điều chắc chắn về thời 
gian cũng như logic là tư tưởng gắn kết 
mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH cho 
cách mạng Việt Nam đã được hình 
thành và củng cố ngay sau khi Người 
giác ngộ chủ nghĩa Marx-Lenin. Ngay 
ngày 18/02/1930, trong Lời kêu gọi nhân 
dịp thành lập Đảng Cộng sản ở Đông 
Dương, Hồ Chí Minh đã kết hợp mục 
tiêu dân tộc với các đặc trưng của 
CNXH trong 10 khẩu hiệu cách mạng 
đưa ra [2, 40](∗). Trong Cương lĩnh đầu 
tiên của Đảng, Hồ Chí Minh đã chủ 
trương tính chất cách  mạng thời kỳ đầu 
là “làm tư sản dân quyền cách mạng và 
thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng 

                                                
(∗)
 Trong 10 khẩu hiệu thể hiện mục tiêu phấn đấu 

của cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo chỉ 
có hai khẩu hiệu đầu tiên nói tới mục tiêu độc lập 
dân tộc, còn 8 khẩu hiệu tiếp theo là nói tới những 
mục tiêu phải thực hiện để thiết lập một chế độ xã 
hội XHCN với những đặc trưng là chính phủ công 
nông binh, công hữu hóa tư liệu sản xuất của giai 
cấp tư sản phản động và thực dân, đem lại mọi 
quyền tự do bình đẳng cho nhân dân, thực hiện chế 
độ làm việc ngày 8 giờ. 
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sản” [3, 1]. Trong thư gửi ủy ban nhân 
dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng tháng 
10/1945, Hồ Chí Minh đã khẳng định 
mục tiêu của cách mạng không chỉ dừng 
lại ở độc lập dân tộc mà phải đi tới mục 
đích cao hơn là hạnh phúc ấm no, tự do 
cho đại đa số nhân dân lao động: “Ngày 
nay chúng ta đã xây dựng nên nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng nếu 
nước độc lập mà dân không hưởng hạnh 
phúc tự do thì độc lập cũng không có 
nghĩa lý gì” [2, 58]. Tư tưởng về sự gắn 
kết hữu cơ mục đích độc lập dân tộc và 
CNXH của cách mạng Việt Nam đã 
được Hồ Chí Minh đề ra ngay trong các 
văn kiện cách mạng đầu tiên. Quán 
xuyến toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh là 
sự gắn bó hữu cơ của tư tưởng độc lập 
dân tộc và tư tưởng CNXH trên một số 
điểm sau: 

Thứ nhất, Hồ Chí Minh nhận thức 
rõ trong thời đại chủ nghĩa đế quốc, con 
đường cách mạng vô sản để thực hiện lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa là con đường 
duy nhất để thực hiện mục tiêu độc lập 
dân tộc cho các dân tộc thuộc địa và bị 
áp bức. Đây là sự đúc kết kinh nghiệm 
thực tiễn nhiều năm bôn ba hải ngoại 
tìm đường cứu nước và tổng kết lý luận 
cách mạng của Người. Cả về mặt thực 
tiễn và lý luận, Hồ chí Minh đều khẳng 
định đường lối cách mạng duy nhất 
đúng đắn thời kỳ đó là làm cách mạng 
vô sản: “Từng bước một, trong cuộc đấu 
tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác-
Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần 
dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải 
phóng được các dân tộc bị áp bức và 
những người lao động trên thế giới khỏi 
ách nô lệ” [2, 109]. 

Thứ hai, dù nhận thức lý luận về 
con đường cách mạng Việt Nam phải 
tiến hành theo hai giai đoạn: cách mạng 

dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng 
XHCN nhưng trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đó không hoàn toàn là sự phân 
định trước sau một cách cứng nhắc mà 
là sự gắn kết song hành và tùy thuộc 
vào điều kiện lịch sử cụ thể mỗi giai 
đoạn mà mục tiêu độc lập dân tộc hay 
CNXH được nhấn mạnh là nhiệm vụ 
hàng đầu. “Theo Hồ Chí Minh, trong sự 
nghiệp giành độc lập dân tộc, thì vấn đề 
dân tộc và vấn đề dân chủ là hai nhiệm 
vụ cơ bản cần được tiến hành khăng 
khít với nhau, nhưng không tiến hành 
song song nhất loạt ngang nhau” [xem 
thêm 5, 274-275].  

Trước Cách mạng Tháng Tám, Hồ 
Chí Minh xác định: “Giờ đây công cuộc 
giải phóng dân tộc là cao hơn tất cả” [2, 
44]. Khi Cách mạng Tháng Tám thành 
công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
được thành lập, tuyên bố quyền dân tộc 
độc lập đối với đế quốc Pháp. Tuy nhiên, 
với sự tái chiếm đóng của Pháp, Chính 
phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa dưới sự 
lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 
phải tiếp tục đồng thời thực hiện hai 
nhiệm vụ là giải phóng dân tộc kết hợp 
với giải phóng giai cấp. Trong giai đoạn 
này, nhiệm vụ dân tộc độc lập là tối cao, 
hàng đầu, nhưng nhiệm vụ giải phóng 
giai cấp cũng phải được tiến hành từng 
bước phù hợp với bước phát triển của 
cách mạng giải phóng dân tộc. 

Việc tiến hành đồng thời hai cuộc 
cách mạng dân tộc và XHCN trong thời 
kỳ kháng chiến chống Mỹ được coi trọng 
ngang nhau thể hiện tầm quan trọng và 
sự tương tác, gắn kết chặt chẽ, làm tiền 
đề cho nhau của hai cuộc cách mạng 
này. Khẩu hiệu hàng đầu trong các diễn 
văn, lời kêu gọi, lời phát biểu... của Hồ 
Chí Minh thể hiện mục tiêu duy nhất, 
trên hết và nhất quán của cách mạng 
Việt Nam luôn luôn được nhắc đi nhắc 
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lại là: “Nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh 
muôn năm” [xem thêm 2, 173, 208, 222, 
301]. Khẩu hiệu này đã không chỉ phản 
ánh mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH 
gắn kết biện chứng, không thể tách rời, 
làm tiền đề cho nhau của cách mạng 
Việt Nam, mà còn chỉ ra trình tự ưu 
tiên phấn đấu đạt tới những mục đích 
đó về mặt thời gian. Như vậy, một trong 
những điểm nổi bật của tư tưởng Hồ Chí 
Minh về độc lập dân tộc và CNXH là hai 
mục tiêu vừa phải gắn kết vừa phải ưu 
tiên thứ tự trước sau phù hợp với bước đi 
của cách mạng.  

Thứ ba, trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh, giải phóng dân tộc, độc lập dân 
tộc là để giải phóng con người, để nhân 
dân có được cuộc sống ấm no, tự do, 
hạnh phúc. Thực tiễn tốt đẹp của Liên 
bang Cộng hòa XHCN Xô viết khi đó đã 
chứng minh hùng hồn tính khoa học và 
mục tiêu vì hạnh phúc của con người 
của lý luận cách mạng Marx-Lenin. Với 
Hồ Chí Minh: “Chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản từ chỗ chỉ là một ước mơ 
cao đẹp của loài người, sau Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại đã trở thành một 
hiện thực trong xã hội, có sức mạnh vô 
cùng to lớn lôi cuốn hàng nghìn triệu 
người vào hành động cách mạng, vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội” [2, 301].  

Thứ tư, trong thời đại của chủ nghĩa 
đế quốc, dân tộc chỉ có thể được giải 
phóng, được độc lập một cách triệt để 
nhất bằng việc hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân theo đường 
lối cách mạng vô sản, đồng thời, chỉ có 
thể xây dựng CNXH khi dân tộc được 
độc lập. Cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân đem lại độc lập, tự do cho 
Tổ quốc, tạo điều kiện để nhân dân qua 
con đường dân chủ, thực hiện quyền 

làm chủ của mình, có thể phát huy tối 
đa sức lao động và trí tuệ vào việc xây 
dựng đất nước, cải thiện đời sống. Sự 
tương tác qua lại của độc lập dân tộc và 
CNXH đã được Hồ Chí Minh khẳng 
định ngay từ những ngày đầu xây dựng 
đường lối cách mạng và trong suốt quá 
trình cách mạng Việt Nam.  

Thứ năm, sự gắn kết độc lập dân tộc 
và CNXH là tất yếu và chỉ có thể được 
thực hiện với các điều kiện tiên quyết và 
cũng gắn kết chặt chẽ với nhau: xây 
dựng Đảng Cộng sản lãnh đạo luôn luôn 
đoàn kết, trong sạch, “vừa hồng vừa 
chuyên”, Đảng không ngừng được nâng 
cao sức mạnh chiến đấu và luôn luôn 
trung thành với mục tiêu cao cả là phục 
vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng 
nền dân chủ phát huy tối đa quyền làm 
chủ của nhân dân vào công cuộc dựng 
nước và giữ nước. Hồ Chí Minh luôn 
khẳng định mọi thắng lợi của cách 
mạng là do: “Đảng ta luôn đứng vững 
trên lập trường giai cấp vô sản, tuyệt 
đối trung thành với lợi ích của giai cấp, 
của nhân dân” [2, 219]. Vì vậy, Người 
kêu gọi toàn thể cán bộ phải luôn luôn 
chống nạn tham ô, lãng phí và quan 
liêu, không ngừng trau dồi đạo đức cách 
mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng 
cao sức chiến đấu của Đảng. Và trên 
hết, Người kêu gọi toàn Đảng, toàn dân 
phải giương cao ngọn cờ đoàn kết bởi đó 
chính là nguồn sức mạnh vô địch đưa tới 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
Người căn dặn: “Đại đoàn kết là một lực 
lượng tất thắng. Nhờ đại đoàn kết mà 
cách mạng đã thắng lợi, kháng chiến đã 
thành công” [2, 176], “Các đồng chí từ 
Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ 
gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như 
giữ gìn con người của mắt mình” [2, 329]. 

Có thể tóm tắt tư tưởng Hồ Chí 
Minh về sự gắn kết độc lập dân tộc và 
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CNXH là một quá trình ngày càng được 
cụ thể hóa, ngày càng trở nên sâu sắc, 
bền vững về mặt tư tưởng, đường lối và 
được chứng thực bằng thực tiễn cách 
mạng. Sự minh triết trong tư tưởng độc 
lập dân tộc gắn kết với chủ nghĩa xã hội 
được Hồ Chí Minh gửi gắm lần cuối 
cùng trong Di chúc của Người: “Điều 
mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn 
Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, 
xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh” [2, 331]. 

Kết luận  

Tư tưởng gắn kết độc lập dân tộc và 
CNXH của Hồ Chí Minh thể hiện tầm 
minh triết của Người, thực chất là kết 
quả vận dụng sáng tạo những lý luận 
cách mạng tiên tiến của thời đại và 
truyền thống vào thực tiễn cách mạng 
Việt Nam. Sự minh triết trong tư tưởng 
của người về độc lập dân tộc gắn với 
CNXH thể hiện đặc sắc nhất là ở các 
mục tiêu cách mạng cơ bản nhất thiết 
phải đạt tới mà Người luôn luôn không 
ngừng nhấn mạnh. 

Thời đại toàn cầu hóa hiện nay đòi 
hỏi việc vận dụng sáng tạo và phát triển  

tư tưởng Hồ Chí Minh về việc gắn kết 
độc lập dân tộc và CNXH trên tinh thần 
mới nhằm mục tiêu “xây dựng một nước 
Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ và giàu mạnh”. Đó không chỉ là 
công việc của giới lý luận hiện nay � 
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